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Sè:     02 NQ/S96- H§QT
	cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2011


nghị quyết của Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần Sông Đà 9.06

Quý I năm 2011
Căn cứ:

Quyết định 1749 QĐ/BXD ngày 26 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty cổ phần Sông Đà 9.06;

Điều lệ Tổ chức, hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 11 tháng 11 năm 2010;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 17/4/2010 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/11/2010;

Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch nhiệm vụ quý I, cả năm 2011;

Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày      tháng       năm 2011,

Hội đồng quản trị công ty cổ phần sông đà 9.06

quyết nghị:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010 với các chỉ tiêu chính sau:

	TT
	Chỉ tiêu
	§VT
	KH năm 2010
	Thực hiện năm 2010
	Tỷ lệ hoàn thành %KH năm

	1
	Giá trị sản lượng
	109đ
	500
	421,79
	84

	-
	Xây lắp
	109đ
	0
	21,79
	

	-
	Đầu tư
	109đ
	500
	400
	80

	2
	Doanh thu 
	109đ
	562
	358,712
	64

	3
	Lợi nhuận
	109đ
	60
	60,233
	100

	
	Tỷ suất LN/DT
	%
	12
	18
	157

	
	Tỷ suất LN/VĐL
	%
	60
	60
	100

	
	Tỷ suất LN/VCSH
	%
	40
	40
	100

	4
	Nộp ngân sách
	109đ
	23,086
	30,14
	131

	5
	TNBQ ng­êi/th¸ng
	đồng
	5.000.000
	5.000.000
	100


Điều 2. Phê duyệt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu quý I và  năm 2011:
	TT
	Chỉ tiêu
	§VT
	KH quý I
	Kế hoạch năm 2011
	TL tăng trưởng

	
	
	
	
	
	TH năm 2010
	Tỷ lệ %

	1
	Giá trị sản lượng
	109đ
	98
	585
	421,79
	139

	-
	Xây lắp
	109đ
	8
	35
	21,79
	161

	-
	Đầu tư
	109đ
	90
	550
	400
	138

	2
	Doanh thu
	109đ
	70
	335
	358,712
	93

	-
	Xây lắp
	109đ
	5
	35
	23,721
	148

	-
	Đầu tư
	109đ
	65
	300
	335
	90

	3
	Lợi nhuận
	109đ
	13,5
	120
	60,233
	199

	-
	Tỷ suất LN/DT
	%
	21
	39
	
	

	-
	Tỷ suất LN/VĐL
	%
	9
	24
	
	

	-
	Tỷ suất LN/VCSH
	%
	7
	19
	
	

	4
	Nộp ngân sách
	109đ
	6,4
	44,34
	30,14
	147

	5
	TNBQ ng­êi/th¸ng
	đồng
	5.500
	5.500
	5.000
	110


Điều 3. Các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu quý I và năm 2011:
3.1. Mục tiêu xây lắp:
- Công trình nhà giảng đường + ký túc xá khu B trường Đại học Mỏ Địa chất: Bắt đầu thi công hoàn thiện trong quý I và hoàn thành bàn giao trong năm 2011.
- Tham gia đấu thầu công trình xây lắp khác, giá trị khoảng 100 tỷ đồng;

- Triển khai thi công xây lắp một số hạng mục thuộc dự án đầu tư của Công ty:
- Dự án thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2 : Trong quý I thi công xong đường vận hành NV5; 30% khối lượng hầm đoạn 1; 30% khối lượng hầm đoạn 2; 60% khối lượng tháp điều áp và đường ống áp lực, 30% công trình đầu mối; 40% khối lượng nhà máy và lắp đặt xong trạm trộn bê tông 16m3/h và đấu nối đường điện 35Kv giai đoạn 2.
3.2. Mục tiêu dự án đầu tư:

a. Dự án khu đô thị mới Hồng Thái: Tiếp tục triển khai các công việc theo quy hoạch được duyệt;
b. Dự án khu đô thị Sông Đà Bình Tân: 

+ Tiếp tục công tác GPMB; 

+ Tiến hành khảo sát địa chất để TK BVTC; 

+ Thẩm tra, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự toán phần hạ tầng kỹ thuật;
c. Dự án thủy điện Nậm Xây Nọi 2

- Tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Gói thầu TB3 cung cấp thiết bị cơ điện đồng bộ và cung cấp dịch vụ kỹ thuật; Gói gia công lắp đặt thiết bị đường ống áp lực; Gói cơ khí thuỷ công;
- Hoàn thiện các thủ tục để ký kết hợp đồng cung cấp tín dụng cho dự án;
- Thoả thuận đấu nối và các hồ sơ theo phương án hiệu chỉnh (12MW);

- Tập trung thi công xong các hạng mục đảm bảo mục tiêu lắp đặt tổ máy số 1 xong trong quý I năm 2012;
d. Các dự án khác

- Tiếp tục triển khai hoàn thiện các hồ sơ cần thiết để cấp có thẩm quyền phê duyệt cho làm chủ đầu tư một số dự án tại Hà Nội, Bắc Ninh, Cần Thơ....

- Tìm thêm 1 dự án thuỷ điện nhỏ khác để tăng giá trị SXCN trong những năm tới;
3.3. Chuẩn bị các báo cáo, công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong tháng 4 năm 2011;
3.4. Tuyển dụng từ 15 -20 Kỹ sư, Cử nhân và 20 công nhân vận hành NMTĐ; Kịp thời thành lập các BQL theo từng dự án khi có quyết định giao chủ đầu tư. Cử cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cao cấp;

- Thành lập phòng Kinh doanh hoặc sàn giao dịch bất động sản; Tách phòng Kỹ thuật Kế hoạch thành phòng Kỹ thuật chất lượng và phòng Kinh tế kế hoạch và thành lập Công ty cổ phần/TNHH quản lý các nhà máy thuỷ điện vào thời điểm thích hợp;
3.5. Thu vốn, thu nợ dứt điểm đối với các công trình đã thi công xong, đồng thời thu vốn các công trình đang thi công; Quyết toán công trình đường kênh Đan Hoài và khách sạn Đà Lạt Plaza; Đôn đốc chuyển tiền hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Sông Đà Bình Tân;
3.6. Trong quý I, hoàn thành ký hợp đồng tín dụng, đồng thời thoả thuận hợp đồng bảo lãnh phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đảm bảo nguồn vốn cho các dự án đầu tư khu đô thị Sông Đà Bình Tân, thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2, khu đô thị Hồng Thái và các dự án khác;

3.7. Giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư theo quy chế đã ban hành; Xây dựng giá thành và thẩm định thiết kế, dự toán các hạng mục thuộc các dự án đầu tư đã được phê duyệt quy hoạch;

3.8. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý các mặt hoạt động của Công ty;
Điều 4. Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai và giải pháp thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức  hoạt động, các quy chế phân cấp quản lý của Công ty;
	Các ủy viên hđqt

Nguyễn Đăng Lanh
Đào Viết Thọ 

Lê Quốc Huy 
Nguyễn Văn Phúc 
	Chủ tịch HĐQT
Đinh Ngọc ánh 


Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/hiện).

- UV H§QT (t/dâi);

- BKS,CB,CĐ,ĐTN (để biết);

- Sở GDCK H.Néi (t/b¸o);

- Lưu HĐQT.
